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Chuyên đề 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ
(Chương 1,2 sách giáo khoa 8, học kì I)

I. BÀI TẬP ÁP DỤNG CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT

Đặc điểm nhận biết:

Thường áp dụng caùc khái niệm (nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, định luật bão toàn khối lượng…).

Cách giải:

· Tóm tắc đề.

Xác định bài tập cần áp dụng khái niệm, định luật, khái niệm nào?

Ví dụ:

 Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất A bằng khí oxi thu được 4.4 g  CO2  và 2,7 gam H2O

a. Hợp chất có thể có các nguyên tố nào.

b. Tính khối lượng oxi tham gia phản ứng
Giải

a. Hợp chất có thể có các nguyên tố C, H, O vì sản phẩm đều có các nguyên tố trên.

b. Áp dụng đlbtkl

mA   +  mO2  =  m CO2    +  m H2O

Vậy mO2 =  4.4 + 2.7 – 2.3 = 4.8g
Bài tập:

1. Một hợp chất gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđrô 14 lần.
a. Tính phân töû khối của hợp chất
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố X.

2. Cho công thức hóa học của một số chất sau:
· Brom : Br2
· Nhoâm clorua: AlCl3
· Canxi oxit: CaO

· Kim loại kẽm: Zn

· Kali nitrat: KNO3
· Natri hiñroxit: NaOH

a. Các chất trên chất nào đơn chất, là hợp chất.

b. Tính phân tử khối 

c. Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất

3. a. Các cách viết sau chỉ ý gì: 4 Fe, 2O2, 7 CuCl2, 3 CaO
b. Dùng chữ số và CTHH diễn đạt ý sau: Hai phân tử hiđrô, Một phân tử muối ăn (NaCl), Năm phân tử kali oxit

4. Viết CTHH, tính phân tử khối và các nguyên tố nào tạo nên các chất sau:
a. Canxi cacbonat (đá vôi), biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, 3 O

b. Khí ozon,biết trong phân tử có 3 O

c. Kẽm sunfat, biết trong phân tử có 1 Zn, 1 S, 4 O

II. Lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào hóa trị.

Đặc điểm nhận biết:

Đề bài cho kí hiệu hoặc tên nguyên tố.
Cho hóa trị của nguyên tố.
Chú ý: 

- Nếu có nhiều nhóm nguyên tử thì phải đặt trong ()

- CTHH có chỏ số 1 thì không ghi và bỏ dấu () 

Cách làm:

Áp dụng qui tắc hóa trị a . x = b . y

Ví dụ: Lập CTHH của các hợp chất hai nguyeân toásau:Đồng (II) và Cl (I)

Đặt CTHH chung: CuxCly
Áp dụng qui tắc hóa trị ta có: II . x = I . y
=> 
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Vậy x=1, y=2

CTHH: CuCl2

1. Dựa vào hóa trị của các nguyên tố, hãy cho biết CTHH nào sai trong  các công thức sau đây.
CaCl2, HCl2, Fe2O3, Na2O3, CO2, CO3, SO2, SO3
2. a.Lập CTHH của các hợp chất hai nguyeân toásau:
· Đồng (I) và Cl (I)

· Fe (II) và O (II)

· Al (III) và O (II)

· H (I) và S(II)

· Si (IV) và H
· Fe (III) và Br (I)
· P (V) và O
· Ca (II) và N (III)
3. Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

· Na (I) và SO4 (II)

· Cu (II) và OH (I)

· Zn (II) và NO3 (I)

· Fe (III) và Cl (I)

· Al (III) và PO4 (III)
    III. Lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào % caùc nguyeân toá và M.

Đặc điểm nhận biết:

Dựa vào thành phần % các nguyên tố mà đề bài cho.

Dựa vào phân tử khối  

Yêu cầu đề là lập công thức hóa học của hợp chất.

* Các bước tiến hành:

· Tìm khối lượng mỗi nguyên tố.

· Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố.

· Lập công thức hóa học của hợp chất.

Ví dụ:

Dựa vào sách giáo khoa trang 70, 71.
1. Một hợp chất A có 70% sắt và 30% oxi về khối lượng, biết phân tử khối của A là 160g. Xác định CTHH của hợp chất 

	

	Đáp án:  Fe2O3   


2. Một hợp chất A có 28,57% Mg,14,2% C còn lại là oxi, về khối lượng, . Xác định CTHH của hợp chất A.

	
	Đáp án: MgCO3


3. Một hợp chất A ở thể khí có 75%C  và 25% H về khối lượng, biết tỉ khối của A so với khí hiđro là 8. Xác định CTHH của hợp chất khí A.

	
	Đáp án:CH4


4. Một hợp chất có 53,3% oxi về khối lượng còn lai là silic (Si). Xác định CTHH đơn giản của hợp chất.

	
	Đáp án: SiO2


III. Lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào %

VÝ dô: X¸c ®Þnh CTHH cña oxit S biÕt %S = 50%.


- %S = 50%, %O = 50%


- Gäi CT cña oxit: SxOy

- Cø 1 mol SxOy cã x mol S vµ y mol O


- Cã tû lÖ: x : y = nS : nO = 
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          Vậy x=1; y=2

           CTHH  SO2
1. Một hợp chất A có 70% sắt, còn lại là oxi về khối lượng. Xác định CTHH của hợp chất A

	
	Đáp án:  Fe2O3   


2.  Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 82.76 % khối lượng, còn lại là H. Hãy xác định CTHH của hợp chất.
	
	Đáp án: C4H10


3. Một hợp chất A có  chứa 40%Ca, 12%C, 48% O  về khối lượng. Xác định CTHH của hợp chất A

	
	Đáp án: CaCO3


Chuyên đề 2: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ SỐ MOL
(Chương 3 sách giáo khoa 8, học kì I)
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Đặc điểm nhận biết:

Đề bài cho số phân tử, khối lượng chất hoặc thể tích chất…
Yêu cầu tính Số nguyên tử, n, m…
Cách làm:

            Áp dụng các công thức chuyển đổi trên.

Ví dụ:

Từ 8,8 g khí CO2 ở đktc. Hãy tính.

a. Số mol của khí CO2.

b. Thể tích khí CO2
c. Tính số phân tử khí CO2
Bài làm:

Số mol của khí CO2
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Thể tích khí CO2
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Tính số phân tử khí CO2
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Bài Tập

1. Tìm số phân tử H2O để có khối lượng bằng khối lượng 0,25 mol Mg

	
	Đáp án: 1,5. 1023  phân tử H2O


2. Tính số phân tử có trong 34,2g nhôn sunfat Al2(SO4)3. Ở đktc, bao nhiêu lít oxi sẽ có số phân tử bằng số phân tử có trong lượng nhôm sunfat trên?

Đáp án: 0,6.1023 hạt; 2,24 lít

3. Tính khối lượng (ra gam) và thể tích ở đktc (ra ml) của

1. 0,4 mol SO2
2. 0,25 mol CO2
3. 1,5. 1023  phân tử N2             

	
	Đáp án: 

a. 25,6g; 8,98 lít                                                                                          b. 11g; 56 lít                                                                            c. 7g; 5,6l


Chuyên đề 3: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
(Chương 2 sách giáo khoa 8, học kì I)
* Các bước tiến hành:

    -  Chọn chỉ số lẽ lớn nhất của các công thức hóa học, làm chẳn bằng cách thêm hệ số trước công thức hóa học đó.
    - Sau đó đếm số nguyên tử mỗi nguyên tố và thêm hệ số thích hợp để phương trình hóa học cân bằng.

1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
1. N2     +   H2  -----> NH3
2. Fe      +   Cl2 -----> FeCl3
3. SO2      +   O2   ---->   SO3   

4. KClO3   ---->     KCl   +   O2
5. CO      +   O2   ---->   CO2   

6. Cu       +   O2   ---->  CuO

7. Al(OH)3   
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     Al2O3      +    H2O

8.   K    +       O2           --->      K2O
9. P   +       O2           --->      P2O5
10. Fe    +       O2           --->      Fe2O3
11. Fe    +       O2           --->      Fe3O4
12. CaO      + H2O     ---->   Ca(OH)2
Chuyên đề 4: TÍNH TOÁN HÓA HỌC
(Chương 3 sách giáo khoa 8, học kì I)
I. BÀI TẬP TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

    a. Tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất.

Đặc điểm nhận biết:

Dựa vào CTHH đề bài cho.

Yêu cầu đề là tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất.

* Các bước tiến hành:

- Tìm kl mol của hợp chất

- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong  1 mol hợp chất

- Tìm thành phần % các nguyên tố trong hợp chất

VD:1. Tính thành phần % theo khối lượng của các ng tố trong Fe2O3
Bài làm

MFe2O3 = 56 x 2 + 16.3 = 160 g/mol
trong 1 mol Fe2O3 có 2 mol ng tử Fe.

3 mol  O
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hay % O = 100 - 70% = 30%

Bài tập:
2. Tính thành phần % theo khối lượng của S và O trong phân tử SO2
	
	Đáp án: 50%  ; 50%  


3.Tính thành phần % theo khối lượng của Cu và O trong phân tử CuO. Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 20g CuO
	
	Đáp án: 80% Cu ;20%O,mCu=16g, mO= 4g


4.Trong 3 loại oxit sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4  có hàm lượng sắt nhiều nhất 
	
	Đáp án: a. 77,8%  b. 70%  c. 72,4%


 II. BÀI TẬP TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.

Đặc điểm nhận biết:

· Có phản ứng hóa học xảy ra.
· Đề bài cho khối lượng hay thể tích. 
· Yêu cầu tính khối lượng hay thể tích chất còn lại.
· Khác rất nhiều so với dạng I, II.
· Áp dụng các công thức chuyển đổi.
Cách giải:

· Tóm tắc đề.

· Viết phương trình hóa học.

· Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích đề bài cho thành số mol.

·   Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất  tham gia hoặc chất tạo thành.

· Chuyển đổi số mol thành khối lượng hoặc thể tích theo yêu cầu đề bài.

Ví duï: Người ta phân hủy kaliclorat KClO3 thì thu được KCl và 9,6 gam khí oxi
a. Tìm khối lượng kaliclrat đã dùng.

b. Tính khối lượng KCl tạo thành.
 Toùm taét:

m oxi =  9,6g

m KClO3 =  ?

m KCl = ?

Giải:
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 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf]
2KClO3   to      2KCl  +  3O2
2mol            2mol       3mol

Theo pthh:

3 mol O2  được phân hủy từ 2 mol KClO3
0,3 mol O2 ----------------- ? mol KClO3
Soá mol KClO3laø:
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a. Khối lượng KClO3 cần dùng là:
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 =  n . M = 0,2 . 122,5 = 24,5g

M = 39 + 35,5 + 16.3 = 122,5 g

b. Khối lượng KCl tạo thành

Ta có nKCl = 
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KClO

n
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m KCl = n . M = 0,2 . 74,5 = 14, 9g

M = 39 + 35,5 = 74,5g

Cách 2 : Áp dụng đlbtkl

m KCl  =   
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Bài tập:

1. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 .tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành (các thể tích đo ở ñktc)

	
	Đáp án: Voxi   = 2,24 (l)

Vco2 = 1,12(l)


2. Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe  +        HCl                   FeCl2  +      H2
Nếu có 11,2 lít khí H2 tạo thành sau phản ứng, em hãy tìm:

1. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành.

2. Khối lượng axit clohiđric cần dùng.
	
	Đáp án:
a. m= 68g

b. m=36.5g


3.Người ta cho 4,8 gam magieâ (Mg) tác dụng hết với dung dịch axit clohiñric( HCl) thu được magie clorua(MgCl2) và khí hiñro (H2)

a, Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng?

b, Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đều kiện tiêu chuẩn. 

c, Tính khối lượng axitclohric phản ứng.
	
	Đáp án:     a. V = 4.48l

b. M= 14.6g


Chuyên đề 5: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC CHƯA BIẾT
(Chương 3 sách giáo khoa 8, học kì I)

IV. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:
Đặc điểm nhận biết:

· Có một nguyên tố hóa học chưa biết ở dạng đơn chất hay hợp chất.
· Dựa vào dạng III để xác định. khối lượng hay thể tích
Cách giải:

· Tóm tăc đề

· Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích đề bài cho thành số mol.

· Dựa vào phương trình hóa học tính số mol chất cần tìm.

· Tính khối lượng mol chất cần tìm

· Dựa vào khối lượng mol tìm ra nguyên tố cần tìm. 
Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 g một lim loại R hóa trị II trong oxi dư, người ta thu được 8 g oxit (có công thức RO)
a. Viết phương trình hóa học.

b. Tính khối lượng oxi đã phản ứng.

c. Xác định tên va kí hiệu kim loại R.


Bài giải
a) Phương trình hóa học.

2R        +     O2      to          2RO
b) Khối lượng của oxi.
Áp dụng đlbtkl

mR       +   mO2    =   mRO  =>   mO2    =   mRO    -     mR
=   8   -   4.8 = 3,2g
c) Xác định R
Số mol của oxi
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Theo phương trình hóa học

2molR    phản ứng  1mol O2
?mol R  <-----------
0.1mol O2
Số mol R
nR =  0.2mol

Khối lượng mol R
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Vậy R là nguyên tố magie. KH:  Mg

1. Biết rằng 2,3 g một kim loại R (có hóa trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng.

                            R    +   Cl2                 RCl

a. Xác định tên va kí hiệu kim loại R.

b. Tính khối lượng hợp chất tạo thành.

	
	Đáp án:

a. R là Na

b.mNaCl =5,85g


2. Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử S và nặng hơn phân tử hiđrô 17 lần. Hãy cho biết tên và kí hiệu nguyên tố X và CTHH của hợp chất.
	
	Đáp án:H2S


3. Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với hai nguyên tử O và nặng hơn phân tử ôxi 2,5 lần. Hãy cho biết tên và kí hiệu nguyên tố X và CTHH của hợp chất.
	
	Đáp án: SO3


Chuyên đề 6: HỔN HỢP
(Chương 3 sách giáo khoa 8, học kì I)
BÀI TẬP HỖN HỢP
Đặc điểm nhận biết:

Đề bài có liên quan đến hổn hợp.

Phản ứng hóa học xày ra thường giống nhau.

Yêu cầu đề bài tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hổn hợp đầu 
Chú ý : Có bài tập không sử dụng cách giải ở dưới do 1 chất trong hỗn hợp không phản ứng hoặc tạo ra sản phẩm khác nhau. Ví dụ: Bài 4

Cách giải:

· Tóm tắc đề

· Đặt ẩn số x, y là số mol mỗi chất ở hổn hợp ban đầu.

· Dựa vào phương trình hóa học tính số mol chất còn lại theo x, y.

· Lập từng phương trình đại số theo x, y.

· Giải hệ phương trình tìm được x và y

· Tính theo yêu cầu đề bài.

Ví dụ:Đốt cháy hoàn toàn 9,1 g hổn hợp hai kim loại đồng và nhôm cần 4,48 l khí oxi ở đktc, thu được hổn hợp hai oxit.
d) Xác định thành phần % theo khối lượng của hổn hợp đầu.

e) Tính khối lượng hổn hợp thu được.
Tóm tắc:

9.1g Cu, Al  +4.48 lít O2                             CuO,Al2O3
a. %mCu , %mAl =?
                                                    b. mhh =?
Đặt x số mol của Cu

Đặt y số mol của Al

Phương trình hóa học.

2Cu           +          O2           to             2CuO

x                          
[image: image26.wmf]2

x

                         x

4Al             +        3O2            to
     2Al2O3
y                          
[image: image27.wmf]4
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y
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y


Số mol của oxi
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nO2  = 4,48/22,4 = 0,2 mol
Ta có:
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 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf])
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64x + 27y = 9,1  (2)

Từ (1), (2) =>  x = 0,0413, y = 0,2391

Khối lượng từng kim loại trong hh đầu

mCu = 0,0413 . 64 =  2.632g
mAl = 0,2391 . 27 = 6.4569g
a.Thành phần % từng kim loại trong hh đầu
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b. khối lượng hh sau phản ứng
mhh = mCuO + mAl2O3 = 15,5g
1. Tính khối lượng oxi cần dùng đủ với hổn hợp gồm 6g cacbon và 8g lưu huỳnh.
	
	Đáp án: mO2 =  24 g


2.   Đốt cháy hoàn toàn 9g hổn hợp Mg và Al trong oxi thu được 16,2g hổn hợp oxit MgO và Al2O3. Viết phương trình hóa học và tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại tronh hổn hợp đầu.

	
	Đáp án:

 mMg = 3,6 ; mAl = 5,4g

%Mg=40% ; %Al = 60


3. Có hổn hợp khí gồm 6,72l H2 ; 16,8 l O2 ; 17,92l N2 3,36 lít CO2 ở đktc. 

a. Xác định số mol hỗn hợp.

b. Tính khoái lượng hỗn hợp khí.

	
	Đáp án:
 nhh = 2mol; mhh = 53,6g


Tµi liÖu tham kh¶o 
- S¸ch gi¸o khoa hãa häc líp 8: Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o 

- S¸ch gi¸o viªn ho¸ häc líp 8: Lª Xu©n Träng (chñ biªn) 

- ThiÕt kÕ bµi so¹n ho¸ häc 8: 

§Æng ThÞ Oanh (chñ biªn) - TrÇn Trung Ninh 

§Æng Xu©n Th­ - NguyÔn Phó TuÊn. 

- Ph¸t triÓn  ph­¬ng ph¸p  d¹y häc tÝch cùc trong bé m«n ho¸ häc. 



NXB gi¸o dôc 

- Lý luËn d¹y häc ho¸ häc: S¸ch ®¹i häc s­ ph¹m 

Cho 21 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư , người ta thu được 3,36 lít khí H2  ( đktc ) . 

a) Viết các phương trình hoá học . 

b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu .

11. Cho 19,3g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thấy có 2,24l khí H2 sinh ra (đktc).

a. Tính thể tích cùa dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?

b. Tính thành phần phần trăm của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
Đốt cháy 3 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 lít khí O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ,áp suất.

a. Xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

b. Tính thể tích khí CO2 và H2O tạo thành sau phản ứng

	
	Đáp án: 

a. %V CH4 = 33,33%

    %V C2H2 = 66,67%                                                                                         b. V CO2 = 5 l

     V H2O = 4 l                                                  


Hòa tan hoàn toàn 24,4 g hổn hợp gồm Fe và Fe2O3 bằng dung dịch axit HCl thấy có 3,36 dm3 khí hiđro thoát ra (ở đktc). Tính khối lượng mỗi chất và thành phần % khối lượng mỗi chất trong hổn hợp đầu. Biết:

Fe2O3   +   6HCl       --->     2FeCl3    +   3H2O

	
	Đáp án:

 mFe = 8,4g

mFe2O3 = 16g

%  Fe = 34,43%

% Fe2O3 = 65,57%


Chuyên đề 5: CÁC HỢP CHẤT OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI

Đặc điểm nhận biết:

Đề bài cho các công thức hóa học của hợp chất vô cơ.

Cách làm:
            Dựa vào khái niệm các hợp chất vô cơ để phân loại.

Ví dụ: Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất oxit sau:


a. SO2


b . CaO

c. P2O5

d. FeO

Bài làm:

               a. SO2       Oxit axit

lưu huỳnh đioxit

               b . CaO
 Oxit bazơ

canxi oxit

               c. P2O5
 Oxit axit

điphotphopentaoxit

               d. FeO      Oxit bazơ     
          sắt (II) oxit
1. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất oxit sau:

Na2O, CO2, K2O, SO3, MgO, CO, Al2O3, P2O5, ZnO, NO2, Fe2O3, NO, Fe3O4, PbO, N2O5, CuO, Cu2O.  

2. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất axit sau:

HNO3, H2SO4, HCl, H2S, H3PO4, H2SiO2, H2NO2, H2SO3

3. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất bazơ sau:

NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Pb(OH)2 Cu(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

4. Hãy đọc tên các hợp chất muối sau:

NaCl, KCl, CaCl2, BaCl2, AlCl3, FeCl2, MgCl2, FeCl3, PbCl2 CuCl2.
5.  Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất Muối sau:

Na2CO3, K2CO3, Ca CO3, Ba CO3, NaHCO3, KHCO3, Al2(CO3)3, FeCO3,    MgCO3, Ca(HCO3)2 , Ba(HCO3)2
6. Hãy đọc tên các hợp chất sau:

NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, Ba(NO3)2, Al(NO3)3, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3,Cu(NO3)2.

7. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất Muối sau:

Na2SO4, K2SO4, CaSO4, BaSO4, Al2(SO4)3, FeSO4, MgSO4, Fe2(SO4)3, NaHSO4, KHSO4, Ca(HSO4)2 , BaSO4.
Bài tập

Chuyên đề 7 :NHẬN BIẾT CÁC CHẤT MẤT NHÃN
VI. BÀI TẬP NHẬN BIẾT CHẤT, TÁCH CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ: 
Đặc điểm nhận biết:

Đề bài thường cho các hay các chất riêng biêt và có thể tr lẫn.
Yêu cầu nhận biết hay phân biệt các chât đó.

 Cách giải:

· Dựa vào bảng dưới (nếu có)
	Hoùa chaát
	Thuốc thử
	Nhận biết

	Clorua

Sunfat

Sunfua

Sunfit

Amoni

Nitrat

Photphat

Cacbonat

Silicat
	Dd AgNO3
Dd BaCl2
Axit mạnh

Axit mạnh

Kiềm

H2SO4  ññ,  Cu

Dd AgNO3
Axit mạnh

Axit mạnh


	AgCl  kết tủa Trắng

BaCl2 kết tủa Trắng

H2S khí mùi trứng thối

SO2 khí bay ra

NH3 khí mùi khai

NO2 khí màu nâu

Ag3PO4 kết tủa vàng

CO2 đục nước vôi trong

H2SiO3 kết tủa Trắng



	Muối:  Mg

Fe (II)

Fe (III)

Cu(II)
	Dd NaOH
	Mg(OH)2kết tủa Trắng

Fe(OH)2 kết tủa Trắng hóa đò nâu ngoài không khí

Fe(OH)3 kết tủa đò nâu 

Cu(OH)2 kết tủa đò xanh

	Muối:   Zn(II)

AL(III)

Cr(III)
	Dd NaOH dư
	Kết tủa Trắng tan trong NaOH dư



	Muối:

 Na

 K

 Ca
	Đốt ngọn lửa không màu
	Vàng

Tím

Đỏ da cam

	Khí: 

H2

O2

N2

CO2
	Que đóm và nước vôi trong.
	Cháy ngọn lửa màu xanh

Que đóm bừng sáng

Que đóm  tắt

Nước vôi trong vẫn đục


· Xác định chất tạo thành có hiện tượng như thế nào từ đó biết được chất cần xác định

Ví dụ:

Bài 1: 
Que đóm còn tàn đỏ bừng sáng là khí Oxi. Cho nước vôi trong vào hai lọ còn lại nước vôi trong vẫn đục là khí cacbonic. Lọ còn lại không hiện tượng là khí nitơ
Bài tập:

1. Có 3 lọ nút kín mỗi lọ đựng một trong những khí sau: oxi, nitơ, cacbonic. Nhận biết chất khí trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

	
	Đáp án:  Que đóm và nước vôi trong


.

2. Có 3 lọ nút kín mỗi lọ đựng một trong những khí sau: oxi, nitơ, hiđô cacbonic. Nhận biết chất khí trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

	
	Đáp án:  Que đóm và nước vôi trong.


3. Có 4 lọ mỗi lọ đựng một trong những chất lỏng sau: nước cất, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, dung dịch NaCl. Nhận biết chất trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. 

	
	Đáp án: Quì tím và ném


4. Có 5 lọ mỗi lọ đựng một trong những chất lỏng sau: nước cất, dung dịch NaOH, dung dịch HCl dung dịch Ca(OH)2. Nhận biết chất trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. 

	
	  Đáp án:  Quì tím và khí cacbonic


5. Có những chất rắn sau : MgO, P2O5, CaO, Na2O. Dùng thuốc thử nào nhận biết các chất trên, nêu cách tiến hành                         
	
	Đáp án:: Nước và quì tím.


6. Có 5 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một dd không màu là NaOH, Na2SO4 , NaCl, HCl và H2SO4. Bằng pp hóa học hãy nhận biết mỗi chất trong từng lọ.                  
	
	  Đáp án: Dung dịch AgNO3, BaCl2, quì tím.


7. Hỗn hợp CaCl2  và CaO. Hãy tách riêng từng chất trong hỗn hợp .                             
	
	Đáp án:  Nước và CO2


8. Tương tự câu 3 ñối với Cu(NO3)2 và AgNO3
	
	Đáp án:  Nhiệt phân , HCl và H2SO4


Chuyên đề 8: DUNG DỊCH
VII. BÀI TẬP VỀ DUNG DỊCH: 
a. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
Đặc điểm nhận biết:

Đề bài có liên quan đến dung dịch như: khối lượng dung dịch, khối lượng chất tan, thể tích dung dịch, khối lượng riêng …
Yêu cầu đề bài.

Cách giải:

Chủ yếu áp dụng các công thức dưới đây:

	Công thức về nồng độ % dung dịch:      
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	Công thức khối lượng dung dịch
(1) suy ra  
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	       Công thức khối lượng dung môi

mdm = mdd – mct


Công thức về nồng độ mol

CM = 
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 (2)
Thể tích dung dịch

(2) suy ra  
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Khối lượng riêng của dung dịch
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Quan hệ nồng độ % (C%) và độ tan
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Quan hệ nồng độ mol và C%


[image: image41.wmf]%

100

.

10

M

D

C

M

=


Ví dụ 1

       Tìm khối lượng chất tan BaCl2 và dung môi có trong 200g dung dịch 5%

Giải

Khối lượng chất tan(áp dụng công thức)
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Khối lượng dung môi(áp dụng công thức)
 mdm = mdd – mct = 200 – 10 = 190 g 
Ví dụ 2

Bài số 7
Giải

Số mol của KOH(áp dụng công thức)
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Nồng độ mol của dung dịch(áp dụng công thức)
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 Với V = 200 ml = 0,2 lít

Bài tập:
1. Ở 20o  hòa tan 60 g KNO3 vào 190g nước thì thu được dd bão hòa. Tính S của KNO3  ở nhiệt độ đó.

	
	Đáp án: S = 31.58g


2. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch chứa:

1. 25g NaCl trong 100g dung dịch.
2.  2,1g Na2CO3 trong 200 ml dung dịch. Biết d = 1,05 g/ml

	
	Đáp án:

a. C% = 20% 

b. C% = 1%


3. Tính khối lượng chất tan trong 56g dung dịch H2SO4. Nồng độ phần trăm là 98%
	
	Đáp án: mct = 54,88g 


4. Hòa tan 10g KCl và 7g NaSO4  vào 63g nước.Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch.
	  
	Đáp án: C% = 12,5%                                                                                                                                                     C% = 8,75%  


5. Hòa tan 2,5g NaOH vào nước.Được dung dịch có nồng độ 35%. Tính khối lượng dung dịch thu được.
	
	Đáp án: mdd = 7,14g 


6. Hòa tan 5g NaCl vào 120g nước, được dung dịch A
3. Tính nồng độ % của dung dịch A.

4. Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch 10%
	
	Đáp án:  C% = 4%

m = 8,33g


7. Tính nồng mol của dung dịch chưá 28g KOH và 200 ml nước.
	
	Đáp án: CM = 1M 


8. Dung dịch HCl bán trên thị trường có nồng độ cao nhất là 37%. Biết D = 1.19 g/ml. Tính CM
	
	Ñaùp aùn:CM = 12.06M


9. Xác định C% của dd HCl 10.81 M. Biết D = 1.17 g/ml

	
	Đáp án: C% = 33.7%


10. Cho 3.9g K tác dụng với 101.8g nước, xảy ra phương trình phản ứng. 

K     +     H2O  - >    KOH    +   H2(
Tính nồng độ % dd thu được.

Đáp án:C% = 32.8%
11. Cho 23g Na tác dụng với 100g nước, thu được dd kiềm và khí hiđrô. 
a. Viết phương trình hóa học xảy ra

       b. Tính nồng độ %dd thu được.
	
	Đáp án: C% = 5.3%


15. Cho 800 ml dung dịch AgNO3  tác dụng vừa đủ với 8g KCl. Thu được chất rắn màu trắng bạc clorua AgCl và dd kali nitrat KNO3
       a. Viết phương trình hóa học xảy ra

       b.Tính nồng mol của dung dịch A

       c. Tính nồng độ % của dung dịch A, biết D = 1,09 g/ml

	
	Đáp án:

 CM = 0,25M

C% = 0,92 %


16. Biết 6,72 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.

a. Viết phương trình hóa học?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng?

c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được?

17. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O.

a. Viết phương trình hóa học?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng?

c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được?

18. Cho 500 ml dung dịch KOH  vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Thu đñược chất rắn màu xanh đồng hiñroâxit và dung dịch KCl

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng?

c. Tính nồng độ mol của dung dịch KOH? 

VII. Kết luận và kiến nghị:

· Qua toàn bộ quá trình nghiên cứu học sinh đã vận dụng và thực hiện khá tốt các dạng bài tập. Học sinh siêng năng hơn, đến lớp chú ý bài nhiều hơn, giáo viên dể hoạt động hơn trong tiết học của học sinh. Tuy nhiên còn một số học sinh yếu kém vẫn chưa thực hiện được do lười học tập.
· Kiến nghị: cần có thêm một tiết dành cho việc vận dụng bài tập ngay tiết học tại lớp. Từ đó học sinh mới biết về nhà dựa vào cách làm giáo viên mà tự làm  bài tập tại nhà.
	Duyệt tổ trưởng
	Duyệt BGH


Duyệt PGD

1. Một hợp chất gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđrô 14 lần.
b. Tính phân töû khối của hợp chất
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố X.

5. Cho công thức hóa học của một số chất sau:
· Brom : Br2
· Nhoâm clorua: AlCl3
· Canxi oxit: CaO

· Kim loại kẽm: Zn

· Kali nitrat: KNO3
· Natri hiñroxit: NaOH

a. Các chất trên chất nào đơn chất, là hợp chất.

b. Tính phân tử khối 

c. Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất

6. a. Các cách viết sau chỉ ý gì: 4 Fe, 2O2, 7 CuCl2, 3 CaO
b. Dùng chữ số và CTHH diễn đạt ý sau: Hai phân tử hiđrô, Một phân tử muối ăn (NaCl), Năm phân tử kali oxit

7. Viết CTHH, tính phân tử khối và các nguyên tố nào tạo nên các chất sau:
d. Canxi cacbonat (đá vôi), biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, 3 O

e. Khí ozon,biết trong phân tử có 3 O

f. Kẽm sunfat, biết trong phân tử có 1 Zn, 1 S, 4 O

g. Kali oxit biết trong phân tử có 2 K, 1 O

h. Khí cacbonic, biết trong phân tử có 1 C, 2 O

i. Khí nitơ biết trong phân tử có 2 N

Hãy cho biết chất nào là đơn chất, chất nào hợp chất. Viết CTHH của các chất trên

8. Khi phân hủy 2.17 g thủy ngân oxit người ta thu được 0.16 g oxi. Tính khối lượng thủy ngân thu được trong thí nghiệm, biết ngoài thủy ngân và oxi không có chất nào khác tạo thành.
9. Khối lượng chất tăng hay giảm (có giải thích) trong các thí nghiệm sau:

· Nung một miếng Cu trong không khí.

· Nung một mẩu đá vôi trong không khí.

· Nung một ít NaOH khan trong không

10. Một bình cầu có đựng bột sắt được khóa chặt lại và đem cân để xác định khối lượng. Sau đó đun nóng bình cầu một thời gian rồi để nguội và đem cân lại.
b. Hỏi khối lượng của bình cầu nói có thay đổi hay không? Tại sao?

c. Mở khóa và cân lại thì liệu khối lượng của bình cầu có khác không? Tại sao? 
5. Một hợp chất A có 70% sắt và 30% oxi về khối lượng, biết phân tử khối của A là 160g. Xác định CTHH của hợp chất 

	

	Đáp án:  Fe2O3   


6. Một hợp chất A có 28,57% Mg,14,2% C còn lại là oxi, về khối lượng, . Xác định CTHH của hợp chất A.

	
	Đáp án: MgCO3


7. Một hợp chất A ở thể khí có 75%C  và 25% H về khối lượng, biết tỉ khối của A so với khí hiđro là 8. Xác định CTHH của hợp chất khí A.

	
	Đáp án:CH4


8. Một hợp chất có 53,3% oxi về khối lượng còn lai là silic (Si). Xác định CTHH đơn giản của hợp chất.

	
	Đáp án: SiO2


1. Một hợp chất A có 70% sắt, còn lại là oxi về khối lượng. Xác định CTHH của hợp chất A

	
	Đáp án:  Fe2O3   


2.  Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 82.76 % khối lượng, còn lại là H. Hãy xác định CTHH của hợp chất.
	
	Đáp án: C4H10


4. Một hợp chất A có  chứa 40%Ca, 12%C, 48% O  về khối lượng. Xác định CTHH của hợp chất A

	
	Đáp án: CaCO3


1. Tìm số phân tử H2O để có khối lượng bằng khối lượng 0,25 mol Mg

	
	Đáp án: 1,5. 1023  phân tử H2O


1. Tính số phân tử có trong 34,2g nhôn sunfat Al2(SO4)3. Ở đktc, bao nhiêu lít oxi sẽ có số phân tử bằng số phân tử có trong lượng nhôm sunfat trên?

Đáp án: 0,6.1023 hạt; 2,24 lít

2. Tính khối lượng (ra gam) và thể tích ở đktc (ra ml) của

1. 0,4 mol SO2
2. 0,25 mol CO2
3. 1,5. 1023  phân tử N2             

	
	Đáp án: 

a. 25,6g; 8,98 lít                                                                                          b. 11g; 56 lít                                                                            c. 7g; 5,6l


3. Khối lượng tính bằng gam của các nguyên tử sau là bao nhiêu?
a. Sắt

b. Lưu huỳnh

c. Canxi 

	
	 Đáp án:

a. 111,5856 . 10- 23 g

b. 63,7632g . 10-23                                                                                                                   c. 79,704g . 10- 23


5. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 .tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành (các thể tích đo ở ñktc)

	
	Đáp án: Voxi   = 2,24 (l)

Vco2 = 1,12(l)


6. Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe  +        HCl                   FeCl2  +      H2
Nếu có 11,2 lít khí H2 tạo thành sau phản ứng, em hãy tìm:

3. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành.

4. Khối lượng axit clohiđric cần dùng.

	
	Đáp án:

a. m= 68g

b. m=36.5g


7. Người ta cho 4,8 gam magieâ (Mg) tác dụng hết với dung dịch axit clohiñric  ( HCl) thu được magie clorua và khí hiñro
a, Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng?

b, Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đều kiện tiêu chuẩn. 

c, Tính khối lượng axit clohđric phản ứng.

	
	Đáp án:     a. V = 4.48l

a. M= 14.6g


5. Cho 6,5g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohđric thu được hợp chất ZnCl2 và khí H2 . Đốt toàn bộ lượng khí trên trong không khí thì thu được nước (H2O). 

b. Lạâp phương trình hóa học

c. Hãy tính khối lượng nước thu được.

d. Hãy tính không khí đã dùng ,biết Voxi = 1/5 Vkk.

6.    Đốt cháy 3.1g photpho trong bình chứa 5g oxi . Hãy cho biết.
b. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

c. Tính khối lượng chất tạo thành.

7. Đốt cháy 12.4g photpho trong bình chứa 13,44 lit khí oxi ở đktc . Hãy cho biết.
a.Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

   b.Tính khối lượng chất tạo thành.
	
	Đáp án: 

a. Oxi dư; m = 9.6g

b. m= 28.4g


8. Quá trình quang hợp ở cây xanh xảy ra theo phương trình hóa học.

      6nCO2    +   5nH2O      ánh sáng, chất diệp lục        (C6H10O5)n    +   6nO2

a. Tính khối lượng oxi thu được khi biết khối lượng nước tiêu thụ là 5 tấn.

b. Tính khoái lượng tinh bột (C6H10O5)n thu được khi biết khối lượng nước tiêu thụ là 5 tấn.

	
	Đáp án:a.32/3 tấn

      b.9 tấn 


9. Cho sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohđric thu được hợp chất FeCl2 và khí H2 . Dẫn toàn bộ lượng khí trên qua đồng (II) oxit (CuO)  dư đun nóng, thu được3,25g kim    đồng và nước. 

a. Viết các phương trình hóa học.

b. Hãy tính khối lượng axit đã phản ứng.

c. Tính thể tích khí H2 tham gia phản ứng.

	
	Đáp án: mHCl  = 3,65g

Vo2 = 1,12 l


1. Tính khối lượng oxi cần dùng đủ với hổn hợp gồm 6g cacbon và 8g lưu huỳnh.

	
	Đáp án: mO2 =  24 g


2.   Đốt cháy hoàn toàn 9g hổn hợp Mg và Al trong oxi thu được 16,2g hổn hợp oxit MgO và Al2O3. Viết phương trình hóa học và tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại tronh hổn hợp đầu.

	
	Đáp án:

 mMg = 3,6 ; mAl = 5,4g

%Mg=40% ; %Al = 60


3. Có hổn hợp khí gồm 6,72l H2 ; 16,8 l O2 ; 17,92l N2 3,36 lít CO2 ở đktc. 

c. Xác định số mol hỗn hợp.

d. Tính khoái lượng hỗn hợp khí.

	
	Đáp án:

 nhh = 2mol

 mhh = 53,6g


8. Một hổn hợp khí gồm có 32g oxi và 3g hiñro ở đktc
a. Xác định thể tích hổn hợp.

b. Tính khoái lượng hổn hợp khí.

c. Tỉ lệ về thể tích các khí trong hổn hợp.

d. Đốt cháy hổn hợp khí, phản ứng xong để nguội 

· Khí nào còn dư, dư bao nhiêu gam

· Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng.

	
	Đáp án: a. Vhh = 56 l

  b.  mhh  = 35g

  c.  nO2 dư = 0,25; mH2O = 27g


8. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất oxit sau:

Na2O, CO2, K2O, SO3, MgO, CO, Al2O3, P2O5, ZnO, NO2, Fe2O3, NO, Fe3O4, PbO, N2O5, CuO, Cu2O.  

9. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất oxit sau:

Fe3O4 , MnO2 , N2O5 , CrO3 , NO , Mn2O7 , Al2O3
10. Cho các chất có CTHH sau:

11. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất axit sau:

HNO3, H2SO4, HCl, H2S, H3PO4, H2SiO2, H2NO2, H2SO3

12. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất bazơ sau:

NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Pb(OH)2 Cu(OH)2.

13. Hãy đọc tên các hợp chất muối sau:

NaCl, KCl, CaCl2, BaCl2, , AlCl3, FeCl2, MgCl2, FeCl3, PbCl2 CuCl2, AgCl.

14.  Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất Muối sau:

Na2CO3, K2CO3, Ca CO3, Ba CO3, Al2(CO3)3, FeCO3, Mg CO3.

15. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất bazơ sau:

NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, Ba(NO3)2, Al(NO3)3, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3,Cu(NO3)2.

16. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất Muo sau:

Na2CO3, K2CO3, Ca CO3, Ba CO3, Al2(CO3)3, FeCO3, MgCO3.

17. Hãy phân loại và đọc tên các hợp chất Muối sau:

Na2SO4, K2SO4, CaSO4, BaSO4, Al2(SO4)3, FeSO4, MgSO4, Fe2(SO4)3.

18. Cho các chất có CTHH sau:

     K​2O , HF, ZnSO4 , CaCO3 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , CO , CO2 , H2O , HClO, NO, NO2 , AlCl3, HClO4 , NaH2PO4 , Na2HPO4 , Na3PO4.


Hãy gọi tên từng chất và cho biết mỗi chất thuộc loại nào?

Khối Lượng Mol (M)





Số Nguyên  Tử, Phân Tử
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